
CHƯƠNG II: DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI
CHỦ ĐỀ 1: MẮC CÁC ĐIỆN TRỞ THÀNH BỘ - ĐIỆN NĂNG CÔNG SUẤT ĐIỆN
Câu 1 - Học Sinh Giỏi lớp 11 khu vực tây nam Hà Nội 2014-2015:
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Cho mạch điện như hình 1 với hiệu điện thế tại hai điểm A và B luôn không đổi UAB = 30V; các điện trở R1, R2, R3, R4, R5 có công suất tiêu thụ lần lượt là : P1 = 24W; P2 = 18W; P3 = 18W; 

P4 = 24W; P5 = 6W.

 
1. Tính hiệu điện thế UAN.


2. Tìm độ lớn và chiều dòng điện qua R5.

Giải: 

1. Giả sử dòng điện trong mạch có chiều như hình vẽ
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 Ta có : 
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 từ đó rút ra 
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Mặt khác I4 = I3 + I5 nên
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Thế (1) vào (2) ta dẫn đến phương trình : 
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Phương trình này có hai nghiệm: U3 = 18V và U3 = 10V………………………………..0,25đ
2. Dòng điện qua R5

 * Khi U3 = 18V ta có: 
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= 12V (U5 = U3 – U1 = 6V  ………………………..0,25đ  

    nên I5 = P5/U5 =  1A có chiều đi từ M đến N  ………………………...……….………0,25đ     

* Khi U3 = 10V ta có:  
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= 20V   (  U5 = U3 – U1 = -10V ………………..…..0,25đ   

   nên I5 = P5/U5 = -0,6A, I5 có chiều đi từ N đến M với độ lớn là 0,6A…………….……0,25đ
Câu 2 – HSG HÀ NỘI NĂM HỌC 2016-2017:

[image: image9.jpg]1. Lap mdi lién hé gitra khoang ham d va vén toc v.

2. Hay hoan thién bang két qua trén vio gidy 1am bai thi, dua vio d6 vé dd
thi khoang ham véi van toc trén miit phing toa d6 d — v.
Bai V (3 diém)

Cho mach dién nhu hinh 4, biét: R, = 18Q va

B g R
dién trd toan mach AB la 9Q; Rl, R,, R; chiu duoc hiéu B
dién thé 16n nhét 1an ot A Uy =12V, U, =U; =6V.
Péi chd R, cho R, thi dién trd ciia mach AB la 8Q. R R
2 3

1. Tinh R, va Rs.
2. Tinh hiéu dién thé 16n nhit va cong suit 16n Hinh 4
nhat ma b9 dién trd ¢ hinh 4 chiu dugc.

3. Sau kh1 d6i chd R, cho R,, mic bd dién trd ndi tiép voi mot bo bong den
gom eée-den gibng nhau, trén dén c6 ghi 3V - 1W. Mach dién duoc mac vao ngudn
dién co suét dién dong E = 18V, dién tré trong r = 1Q. Tim cach mic bo béng den
v6i s6 bong nhiéu nhit ma céc dén van sang binh thudng.

Bai VI (4 diém)
Mot thau kinh méng phang 161 tiéu cur f = 15¢cm, chlet sudt n=1,5
dugc dit sao cho truc chinh thing ding trong mot chiéc cc thity tinh c6
day phing rét mong. Piém sang S trén truc chinh cia thau kinh (hinh 5). .
Khi di chuyén S trén truc chinh thiu kinh, nguoi ta thay ¢6 hai vi tri cua | ’




HƯỚNG DẪN GIẢI:

1. Ta có:
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  Vậy: R2 = 12 ôm; R3 = 6 ôm

2. R1 chịu được 12 vôn; 


R2 và R3 chịu được: 
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  Vậy U = 9V

Vì mạch R1 song song R23 nên mạch AB chịu được tối đa U = 9V. ( Nếu lớn hơn thì R2 sẽ bị cháy)


Công suất lớn nhất: Khi U = 9 V thì P = 
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3, Khi đổi chỗ R1 và R2, ta có R = 8 ôm;

Ta có mạch gồm:

- Nguồn

- Bộ bóng đèn và R = 8 ôm.

Giả sử có N bóng đèn: Mắc thành m nhánh, mỗi nhành có n bóng.

Ta có : điện trở bộ bóng đèn 
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 ; Cường độ dòng điện trong mạch chính:  I = m/3(A)

Ta có: Công suất đèn Pđ = N (W) = m.n

Ta có phương trình về công suất và dòng điện trong mạch kín khi các đèn sáng bình thường:
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Ta có: 
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  ( Cô si); Hoặc liệt kê

m=1; n = 6 : 6 bóng

m=2;n=4: 8 bóng

m=3;n=3 : 9 bóng ( nhiều nhất)

Vậy. CHọn 9 bóng , mắc thành 3 nhành, mỗi nhành 3 bóng.
Câu 3 - Đề dự bị HSG tỉnh Thanh hóa bảng A 2005/2006: 

Một nguồn điện có suất điện động E = 24V và điện trở trong r = 6 
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 được dùng để thắp sáng các bóng đèn.

1/ Có 6 bóng đèn loại  6 V –3 W , phải mắc các bóng như thế nào để chúng sáng  bình thường?

2/ Tính hiệu suất của từng cách mắc? cách mắc nào có lợi hơn?

3/ Với nguồn điện trên,ta có thể thắp sáng bình thường tối đa baonhiêubóngđènloại 6V-3W
Nêu các cách mắc đèn.

Giải: 
1/ + Cường độ dòng điện định mức và điện trở của đèn của đèn  Iđ =
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 =0,5A và  điện trở của đèn:    Rđ =
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                         (0,25đ)
    + Giả sử các đèn mắc thành y dãy song song ,mỗi dãy có x đèn mắc nối tiếp:

· Cường độ dòng điện mạch chính : I = yIđ                                                     (0,25đ)                         

· Theo định luật ôm cho mạch kín :  I =
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             (  I®x R®+ y I®r = E  => 2x + y = 8 (1).                                                       (0,25đ)  

Số đèn là N = x.y = 6 (2)

Từ (1) và (2) ta có:   x2 –4x +3 =0      (   x = 1      hoặc x = 3                                                           

 Vậy có hai cách mắc đế đèn sáng bình thường: mắc thành 6 dãy, mỗi dãy 1 đèn hoặc mắc thành 2 dãysong song mỗi dãy 3 đèn nối tiếp.                                                                        (0,25đ)
2/  + Cách mắc thứ nhất:  Hiệu suất     H =
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100%  = 25 %                 (0,5đ)
     + Cách mắc thứ hai:  Hiệu suất       H =
[image: image24.wmf]E
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 100%  = 75 %                 (0,5đ)
     + Cách mắc thứ hai  có lợi hơn vì hiệu suất lớn hơn                                               (0,25đ)
3/  + Theo (1) để các đèn sáng bình thường thì  2x + y = 8 = const                             (0,25đ)
     + Ta có  tích 2xy lớn nhất khi 2x = y (x>0 và y>0) ( x = 2 và y = 4                     (0,25đ)

     + Cần mắc thành 4 dãy song song, mỗi dãy 2 đèn nối tiếp                                      (0,25đ)
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Câu 4 - HSG lí 11 vòng 2 tỉnh Quảng bình 2015-2016: Cho mạch điện như hình 3, trong đó 
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 hai đèn Đ1, Đ2 có điện trở bằng nhau. Biết rằng khi mắc hai đầu A và B nguồn điện 
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 hoặc nguồn điện 
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 thì công suất mạch ngoài vẫn bằng 72W và hai bóng đèn đều sáng bình thường.
a) Tính công suất và hiệu điện thế định mức của mỗi đèn. Dùng nguồn nào có lợi hơn?

b) Thay hai nguồn điện trên bằng nguồn điện mới 
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 sao cho hiệu suất của nguồn bằng 50% và hai đèn đều sáng bình thường. Tính 
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	a) 
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+ Trường hợp 1: 
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+ Trường hợp 2: 
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+ Do điện trở mạch ngoài không đổi nên 
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+ Tính được 
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+ Hiệu suất: 
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Nguồn 
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	b) 
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+ Hai đèn đều sáng bình thường: 
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Câu 5 – HSG lí 12 tỉnh Quảng Ninh bảng B 2015-2016:
Do có điện trở, dây dẫn điện tỏa nhiệt ra môi trường khi cho dòng điện chạy qua. Nhiệt lượng tỏa ra môi trường tỉ lệ với diện tích bề mặt xung quanh của dây dẫn, hệ số tỉ lệ phụ thuộc vào chất liệu của dây. Biết dây chì có dạng hình trụ, đường kính tiết diện 0,5mm chịu được dòng điện cực đại là 3A. Hãy xác định dòng điện cực đại có thể đi qua dây chì hình trụ đường kính tiết diện 1,2mm để dây không bị nóng chảy.

	 (2,0đ)
	
	Xét đoạn dây chì có chiều dài l, đường kính d có dòng điện chạy qua trong thời gian t.

+ Nhiệt lượng tỏa ra trên đoạn dây trong thời gian t:

Q=I2R.t = k. Sxq với  Sxq là diện tích xung quanh của đoạn dây, k là hệ số tỉ lệ.

+ Đối với 2 dây cùng chiều dài, khác tiết diện, có:
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+ Thay số: I2 ≈ 11,2 (A)
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Câu 6 - Quảng Nam 2015-2016(5 điểm)[image: image407.emf]M




M

 Cho một đèn Đ có các thông số định mức là (6V – 6W) và một biến trở (như hình vẽ), giá trị điện trở toàn phần của biến trở là RMN = 9(. Nguồn điện sử dụng có điện trở trong không đáng kể và có suất điện động E = 12V. Bỏ qua điện trở dây dẫn.

a. Nêu các cách mắc đèn vào biến trở và nguồn nói trên để đèn sáng bình thường. Vẽ sơ đồ mạch điện của từng cách mắc (không giới hạn số lượng dây nối sử dụng).

b. Tính điện trở RAM của đoạn AM trên biến trở trong từng cách mắc. 
	Có thể mắc theo 3 cách như sau:


+ Đ nt RAM


 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


………………[0,5đ]

+ (Đ // RAM) nt RAN

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


…………..……[0,5đ]

+ (Đ nt RAM) // RAN

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


………………….[0,5đ]

	Xét sơ đồ 1, do đèn sáng bình thường nên Uđ = 6V và I = Iđm = Pđm/Uđm = 1A…..….[0,25đ]
UAN = E – Uđ = 12 – 6 = 6V…………………………………………………….……..[0,5đ]
(
[image: image52.wmf]AM
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[image: image53.wmf]6
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…………………………………………………….……….[0,25đ]

	Xét sơ đồ 2, Uđ = UAM = 6V, Iđ = 1A…………………………………………………[0,25đ]
UAN = E – Uđ = 6V………………………………………………………..………….[0,25đ]

Ta có hệ phương trình:
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[image: image55.wmf]2
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Giải PT bậc hai và chọn nghiệm RAM < 9( ta được 
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	Xét sơ đồ 3, Uđ  = 6V, Iđ = IAM =  1A…………………………………….……………[0,25đ]

UAM = E – Uđ = 12 – 6 = 6V…………………………………………………….……..[0,5đ]
(
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Câu 7: (4,0 điểm) Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ  (H.1).  Cho biết:  R1= 16Ω ; R2 = R3 = 24Ω, R4 là một biến trở. Bỏ qua điện trở của các dây nối.  Đặt vào hai đầu A, B của mạch điện một điện áp  UAB = 48V. Mắc vào hai điểm C, D của mạch một vôn kế có điện trở rất lớn.

    
   a) Điều chỉnh biến trở để R4 = 20Ω. Tìm số chỉ vôn kế. Cho biết cực dương của vôn kế phải mắc vào điểm nào?

       b) Điều chỉnh biến trở cho đến khi vôn kế chỉ số 0. Tìm hệ thức giữa các điện trở R1, R2, R3, R4 khi đó và tính R4. 

[image: image409.emf]A




A

HƯỚNG DẪN GIẢI:
Nếu hai điểm C, D được mắc vôn kế có điện trở rất lớn: 

a) Điều chỉnh biến trở để R4 = 20Ω.

Dòng điện qua R1 và R3: 
[image: image59.wmf]13

13

48

1,2

1624

AB

U

IA

RR

===

++

        (1)

                         UAC = I13.R1 = 1,2.16 = 19,2V
          (2)

Dòng điện qua R2 và R4: 
[image: image60.wmf]24
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(3)

0,50 đ
                         UAD = I24.R2 = 1,09.24 ≈ 26,2V.

 
Vôn kế chỉ:      UDC = UAD – UAC = 26,2 – 19,2 = 7V.

Cực dương phải mắc vào điểm D.  

(4)
0,50 đ
  b) Điều chỉnh biến trở để vôn kế chỉ 0 nên: UDC = 0

  Vậy:  
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                                 Hay: 
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   (6)  

0,25 đ
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(7)      


0,25 đ
[image: image410.emf]M
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Câu 8 – HSG Thành phố cao lãnh + Đề thi đề nghị thi olympic TPHCM lần thứ 14: (3 ñieåm) Cho  mạch điện như hình vẽ. Biến trở AB là 1 dây đồng chất, dài l = 1,3m, tiết diện S = 0,1mm2, điện trở suất [image: image64.wmf]r

 = 10 - 6[image: image65.wmf]m

W

.U là hiệu điện thế không đổi. Nhận thấy khi con chạy ở các vị trí cách đầu A hoặc đầu B những đoạn như nhau bằng 40cm thì công suất toả nhiệt trên biến trở là như nhau. Xác định R0 và tỉ số công suất tỏa nhiệt trên R0 ứng với 2 vị trí của C?

HƯỚNG DẪN GIẢI:Gọi R1, R2 là điện trở của biến trở ứng với 2 vị trí trên của con chạy C; R là điện trở toàn phần của biến trở:    
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Gọi I1, I2 là cường độ dòng điện qua R0 trong 2 trường hợp trên 
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Câu 9 –HSG Chương mỹ A Hà Nội 2017-2018: Cho mạch điện như hình vẽ: R1 = 18Ω, R2 = 12Ω; R3 =6Ω.

a) [image: image411.emf]N




N

Biết R1, R2, R3 chịu được hiệu điện thế lớn nhất lần lượt là U1= 12V; U2= U3= 6V. Tính hiệu điện thế lớn nhất mà bộ điện trở mắc như hình vẽ chịu được và công suất của đoạn mạch khi đó.

b)  Mắc bộ điện trở nói trên nối tiếp với một bộ bóng đèn gồm các đèn giống nhau có ghi (3V- 1W), tất cả được mắc vào mạch có hiệu điện thế 24V không đổi. Tìm cách mắc bộ bóng đèn với số bóng nhiều nhất mà các đèn vẫn sáng bình thường và bộ điện trở trên không bị hỏng.

	a)(1,5đ)

b)(1,5đ)


	a) Mạch có: (R2 nt R3)// R1 . 
Cường độ dòng điện lớn nhất mà các điện trở chịu được: 

[image: image412.emf](
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

I1m = U1m/R1 = 2/3 A; I2m = U2m/R2 = 0,5 A; I3m = U3m/R3 = 1,0 A; 

[image: image75.png]


I23m = I2m = 0,5A 

[image: image77.png]


U23m = I23m.R23 = 0,5.18 = 9V.

U1m = I1m.R1 = 2/3.18 = 12V  > U23m .

Vì U1 = U23 = U. 

U [image: image79.png]


 U1m; U23m . Vậy Um = 9V;      Pm = [image: image81.png]


 = 9W
b) RAB nt Rbộ đèn.

Có : Iđ =1/3 A

- Các đèn giống nhau, để các đèn sáng bình thường cần mắc hỗn hợp đối xứng: y dãy; mỗi dãy có x đèn nối tiếp:

Dòng điện chạy trong mạch:  I = [image: image83.png]


.y

U = UAB + Ubộ đèn = I.RAB + Ubộ đèn [image: image85.png]


   24 =  [image: image87.png]


.y.9 + 3x   [image: image89.png]


   8 = y + x       (1)
Vì : UAB [image: image91.png]


 9V [image: image93.png]
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3  ; 2; 1

Từ (1) có các cặp giá trị:

Vậy : y = 3; x = 5;  Nmax = 15 đèn
	0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ


Câu 10 – HSG Long An bảng B 2012-2013: (3 điểm)

a) Nếu lần lượt mắc điện trở R1=2( và R2=8( vào một nguồn điện một chiều có suất điện động ( và điện trở trong r thì công suất tỏa nhiệt trên các điện trở là như nhau. Hãy tính điện trở trong của nguồn.

[image: image413.emf](
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

b) Người ta mắc song song R1 và R2 rồi mắc nối tiếp chúng với điện trở Rx để tạo thành mạch ngoài của nguồn điện trên. Hỏi Rx phải bằng bao nhiêu thì công suất tỏa nhiệt ở mạch ngoài là lớn nhất?

c) Bây giờ ta mắc nguồn điện trên và R1, R2 vào mạch như hình vẽ. Trong đó R3=58,4(, R4=60(, ampe kế A có điện trở không đáng kể. Tìm số chỉ ampe kế. Biết nguồn điện có suất điện động (=68V.

	Câu 10:

(3 điểm)
	a) p1=p2
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12

22

12

()()

4

RR

RrRr

r

xx

=

++

Þ=W


	0,25

0,5

	
	b)
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	(, r không đổi Pmax khi R= r = 4(
	0,25

	
	Mà: 
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	c) Ampe kế có điện trở không đáng kể, nên A(C

Sơ đồ tương đương mạch ngoài: 
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
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	Ampe kế chỉ IA=I-I1=1,2A
	0,25


Câu 11 – HSG Lạng Sơn 2010-2011 (5điểm).
[image: image415.emf](
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


Cho mạch điện như hình vẽ. Nguồn điện có suất điện động E = 18V, điện trở trong r = 2,5(. Bóng đèn thuộc loại 6V - 3W. R1, R2 là các biến trở.

a) Ban đầu giữ cho R1 = 18(, R2 = 10(. Hãy tính cường độ dòng điện mạch chính và mỗi nhánh.

b) Giữ cho R1 = 18(. Tìm giá trị của R2 để đèn sáng đúng định mức.

c) Giữ cho R2 = 10(. Tìm giá trị của R1 để đèn sáng đúng định mức.

HƯỚNG DẪN GIẢI: (5điểm)  

	Cách giải
	Điểm

	a) Cường độ định mức và điện trở đèn:  Iđ = eq \s\don1(\f(Pđ,Uđ))  = 0,5A,      R = eq \s\don1(\f(Uđ,Iđ))  = 12(
 Điện trở tương đương của R1 và đèn :   R1đ = R1 + Rđ = 30(
Điện trở mạch ngoài:     R = eq \s\don1(\f(R1đ.R2,R1đ+R2))  = 7,5 (
	0,5

	Cường độ dòng mạch chính      I = eq \s\don1(\f(E,R+r)) = 1,8A
	0,5đ

	Cường độ dòng qua R1, R2:      I1 = eq \s\don1(\f(I.R,R1đ)) = 0,45A

      I2 =  I - I1 = 1,35A
	0,5đ

	b) UAB = Iđ.R1đ = 15V
	0,5đ

	    UAB = E - I.r

      I = 1,2A

     I2 = I - Iđ = 0,7A
	0,5đ

	R2 = eq \s\don1(\f(UAB,I2)) = eq \s\don1(\f(15,))
 ( 21,4(
	0,5đ

	c) UAB = I2.R2 = Iđ.(R1+Rđ)
	0,5đ

	  I2.10 = 0,5.(R1+12)                             (1)
	0,5đ

	Mặt khác:     UAB = E - (I2+0,5).r

         I2.10 = 18 - (I2 + 0,5).2,5
	0,5đ

	        I2 = 1,34A

Thay vào (1), ta có: R1 = 14,8(  
	0,5đ


[image: image416.emf]A
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Câu 12 – HSG Nam đàn 1 Nghệ An 2008-2009( 5 đ) . Cho mạch điện như hình vẽ (H1): trong đó E1 = 6V; r1=1Ω; r2=3Ω; R1=R2=R3=6Ω.

1. Vôn kế V (điện trở rất lớn) chỉ 3V. Tính suất điện động E2.

2. Nếu đổi chỗ hai cực của nguồn E2 thì vôn kế V chỉ bao nhiêu?

HƯỚNG DẪN GIẢI:
	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	5 đ


	1. Tính suất điện động E2. (3 đ)
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[image: image112.wmf]W

=

+

+

+

=

4

)

(

3

1

2

3

1

2

R

R

R

R

R

R

R


+ I đến A rẽ thành hai nhánh: 
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+ UCD = UCA + UAD = -R1I1+ E1 – r1I1 = 6 -3I
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[image: image115.wmf]3
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 => I = 1A, I = 3A.

· Với I= 1A:

     E1 + E​2 = ( R + r1 +r2 )I = 8 => E2 = 2V

· Với I = 3A:

 E1 + E2 =8 *3 = 24 => E2 = 18V

2. Đổi chỗ hai cực của nguồn E2 thì vôn kế chỉ bao nhiêu ( 2 đ).

+ Khi đổi chỗ hai cực thì hai nguồn mắc xung đối

- Với E2 = 2V< E1 : E1 phát , E2 thu, dòng điện đi ra từ cực dương của E1
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UCD = UCA + UAD =6 -3I = 4,5V

- Với  E2 = 18V > E1: E2 là nguồn, , E1 là máy thu
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Câu 13 – HSG Thái nguyên 2007-2008: 

[image: image417.emf]M
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Mạch điện như hình 3. Cho R1 = 8
[image: image118.wmf]W

, R2 = 5
[image: image119.wmf]W

, UAB = 12V.  Mắc một vôn kế vào 2 điểm A, C nó chỉ 7V. Hỏi khi mắc vôn kế đó vào 2 điểm C, B thì nó chỉ bao nhiêu? 

HƯỚNG DẪN GIẢI:
	Khi vôn kế mắc vào A,C: 
[image: image120.wmf]CBAC

1

21

UU

I;I

RR

==

; I = 1A, I1= 
[image: image121.wmf]7

A

8


	0,25

	Điện trở của vôn kế: 
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	Khi mắc vôn kế vào C, B: 
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	Vôn kế chỉ: 
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Câu 14 – HSG Thái nguyên 2007-2008: 

Mạch điện như hình 3. Cho R1 = 8
[image: image132.wmf]W

, R2 = 5
[image: image133.wmf]W

, UAB = 12V.  Mắc một vôn kế vào 2 điểm A, C nó chỉ 7V. Hỏi khi mắc vôn kế đó vào 2 điểm C, B thì nó chỉ bao nhiêu? 

[image: image418.emf]N
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	HƯỚNG DẪN:
	

	Khi vôn kế mắc vào A,C: 
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	Điện trở của vôn kế: 
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	Khi mắc vôn kế vào C, B: 
[image: image139.wmf]2VAB
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	Vôn kế chỉ: 
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

Câu 15 – HSG Hà tĩnh 2012-2013: Cho mạch điện như hình 1. Nguồn E,r có suất điện động E = 12 V, điện trở trong r không đáng kể. Các điện trở thuần R1 và R2 cùng có giá trị 100 Ω; mA1 và mA2 là các miliampe kế giống nhau; V là vôn kế. Bỏ qua điện trở của dây nối và điện trở của khóa K. 

Đóng K, V chỉ 9,0 V còn mA1 chỉ 60 mA.

1) Tìm số chỉ của mA2.

2) Tháo bỏ R1, tìm các số chỉ của mA1, mA2 và V.
HƯỚNG DẪN GIẢI:
	1
	2,5 điểm
	

	
	[image: image420.emf](
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


[image: image146]
	

	
	Vì r ≈ 0 => UNM = E = 12 V => UmA1 = 12 − UV = 3 V 
	0,5

	
	=> RmA1 = RmA2 = RA = 3/0,06 = 50 Ω 
	0,5

	
	=> UR2 = UV − I.RA = 9 − I.RA; UR1 = UmA1 + I.RA = 3 + I.RA
	0,5

	
	Áp dụng định luật kiếc-sốp tại nút P => UR2/R2 = I + UR1/R1
	0,5

	
	=> (9 − I.RA)/R2 = I + (3 + I.RA)/R1 => I = 6/200 (A) = 30 mA
	0,5

	2
	2,0 điểm
	

	
	Cường độ dòng điện qua vôn kế IV = ImA1 – I = 30 mA => RV = 9/0,03 = 300 Ω
	0,5

	
	Cắt bỏ R1, tính chất của mạch còn lại RmA1 nt [(RmA2 nt R2) // RV]

=> Rtđ = 50 + [(100 + 50).300/(100 + 50 + 300)] = 150 Ω
	0,5

	
	ImA1 = E/Rtđ = 80 mA
	0,5

	
	UV = E − ImA1.RmA1 = 8 V => ImA2 = UV/(RmA2 + R2) = 53,3 mA.
	0,5


[image: image421.emf]A
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Câu 16 – HSG Thái Nguyên 2010-2011: Trong một hộp kín X (hình bên) có mạch điện ghép bởi các điện trở giống nhau, mỗi điện trở có giá trị R0. Người ta đo điện  trở giữa hai đầu dây ra 2 và 4 cho ta kết quả là R24 = 0. Sau đó, lần lượt đo điện trở của các cặp đầu dây ra còn lại, cho ta kết quả là:  R12 = R14 = R23 = R34 = 
[image: image147.wmf]0
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 và R13 = 
[image: image148.wmf]0

2R

3

.  Bỏ qua điện trở các dây nối. Hãy xác định cách mắc đơn giản nhất các điện trở trong hộp kín trên.
	HƯỚNG DẪN GIẢI:

	[image: image422.emf]M




M

Vì R24 = 0 nên giữa đầu 2 và đầu 4 nối với nhau bởi dây dẫn mà không có điện  trở R0 nào.

  - Vì R13 = 2R0/3 < R0 nên giữa đầu 1 và đầu 3 phải có  mạch mắc song song. 

  - Vì mạch đơn giản nhất nên ta chọn mạch song song  có hai nhánh,  số điện trở   
[image: image149]
ở mỗi nhánh là x và y                                                                     (a)

 (x, y: nguyên dương).                                                                                                 

  - Ta có:  

[image: image150.wmf]
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[image: image153.wmf]32()
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 - Để đơn giản, ta chọn x = 1, thay vào biểu thức 

trên ta có: y = 2. 

Vậy mạch 1-3 có dạng đơn giản như hình vẽ (a).

   - Vì:     R12 = R14 = R23 = R34 = 5R0/3 = R0 + 2R0/3

  Nên các mạch 1-2, 1-4, 2-3, 3-4 gồm một điện trở R0 

mắc nối tiếp với mạch 1-3 ở trên. Vậy sơ đồ cách mắc 

đơn giản trong hộp X như trên  hình vẽ (b).                                        


Câu 17 – HSG Tỉnh Vĩnh long 2009-2010: ( 3 điểm)

[image: image423.emf]N
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Cho mạch điện như hình vẽ: với các điện trở lần lượt  là R1 = R2 =20(; R3 = R5 = 40(, R4 =50( ;  UAB = 40V; rA (0.

1. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB.

2. Tìm chỉ số của ampe kế.

Hướng dẫn giải:
	(3 điểm)
	1. Điện trở tương của mạch AB


Vì 
[image: image154.wmf]3
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 nên mạch cầu không cân bằng…………………
Chuyển mạch tam giác AMN thành mạch sao, có mạch tương đương:


[image: image155]
Hình vẽ…..

Với 
R12 = 
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Vì vậy    RAB 
= R12  + 
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2. Chỉ số của ampe kế

Từ hình vẽ ta có:
UOB  = UAB - 
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Chỉ số của ampe kế:  IA  = 
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Câu 18 – HSG Daklak 2011-2012: (4,0 điểm)

[image: image424.wmf]f

 
Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ  (H.5).  Cho biết:  R1= 16Ω ; R2 = R3 = 24Ω, R4 là một biến trở. Bỏ qua điện trở của các dây nối.  Đặt vào hai đầu A, B của mạch điện một điện áp  UAB = 48V.

    
1) Mắc vào hai điểm C, D của mạch một vôn kế có điện trở rất lớn.

    
   a) Điều chỉnh biến trở để R4 = 20Ω. Tìm số chỉ vôn kế. Cho biết cực dương của vôn kế phải mắc vào điểm nào?

      
   b) Điều chỉnh biến trở cho đến khi vôn kế chỉ số 0. Tìm hệ thức giữa các điện trở R1, R2, R3, R4 khi đó và tính R4. 

    
2) Thay vôn kế bằng ampe kế có điện trở RA= 12Ω. Điều chỉnh biến trở để R4 = 24Ω. Tìm điện trở tương đương của mạch AB, cường độ dòng điện qua các điện trở và số chỉ của ampe kế. Chỉ rõ chiều của các dòng điện.        

SƠ LƯỢC ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM :

1) Số chỉ vôn kế, cách mắc vôn kế (1,50 điểm)

Nếu hai điểm C, D được mắc vôn kế có điện trở rất lớn: 

a) Điều chỉnh biến trở để R4 = 20Ω.

Dòng điện qua R1 và R3: 
[image: image164.wmf]13
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(1)

                         UAC = I13.R1 = 1,2.16 = 19,2V

(2)

[image: image425.wmf]f

Dòng điện qua R2 và R4: 
[image: image165.wmf]24
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(3)

0,50 đ
                         UAD = I24.R2 = 1,09.24 ≈ 26,2V.

 
Vôn kế chỉ:      UDC = UAD – UAC = 26,2 – 19,2 = 7V.

 
             Cực dương phải mắc vào điểm D.  

(4)
0,50 đ
         b) Điều chỉnh biến trở để vôn kế chỉ 0 nên: UDC = 0

  Vậy:  
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                                    Hay: 
[image: image167.wmf]3

4

21

241321

ABAB

R

UUR

RR

RRRRRR

=Û=

++

   (6)
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(7)

0,25 đ
         2) Điện trở tương đương, số chỉ của ampe kế, giá trị các cường độ dòng điện, chiều dòng điện (2,50 điểm)

 
Khi thay vôn kế bởi ampe kế có RA = 12Ω và cho R4 = 24Ω, ta có mạch cầu không cân bằng. Thay mạch trên bằng sơ đồ mạch tương đương khi sử dụng chuyển mạch tam giác R1, R2, RA thành mạch sao

[image: image426.wmf]1
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- Điện trở RAO, RCO, RDO lần lượt là:

    
[image: image169.wmf]12
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[image: image171.wmf]2
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          0,50 đ

Điện trở: ROCB = RCO + R3 = 3,6923Ω + 24Ω = 27,6923Ω

(11)


               RODB = RDO + R4 = 5,5385Ω + 24Ω = 29,5385Ω

(12)

          0,25 đ
Điện trở đoạn OB là: 
[image: image172.wmf].
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         (13)

Vậy điện trở toàn mạch: R = RAO + ROB = 7,3846Ω + 14,2928Ω = 21,6774Ω.     (14)   0,25 đ

  - Cường độ dòng điện qua các điện trở và ampe kế:

         Dòng qua mạch chính: 
[image: image173.wmf]48
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(15)
       0,25 đ
         Do đó: UOB = I.ROB = 2,214.14,2928 ≈ 31,644V.


(16)

      + Cường độ dòng điện qua R3: 
[image: image174.wmf]3
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(17)            0,25 đ
     + Dòng qua R4 :     I4 = I – I3 = 2,214 – 1,1427 = 1,0713A.

(18)
       

  Ta lại có:                  UAO = I.RAO = 2,214.7,3846 = 16,3495V

                                   UOC = I3. RCO = 1,1427.3,6923 = 4,2192V

    Vậy: UAC = UAO + UOC =  16,3495V + 4,2192V = 20,5687V

(19)            0,25 đ
     + Dòng qua R1:      

[image: image175.wmf]1
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(20)            0,25 đ
      + Dòng qua R2:   

I2 = I – I1 = 2,214 – 1,2855 = 0,9285A

      + Dòng qua ampe kế:  IA = I1 – I3 = 1,2855 - 1,1427 = 0,1428A

                                         và có chiều từ C đến D.



(21)
      0,50 đ
[image: image427.wmf]1

3

Câu 19: (2 điểm) Cho mạch điện như hình vẽ. Nguồn điện có thể thay đổi được. Biết R1 = R2 = 6Ω Và hai đèn có Rđ bằng nhau, Khi dùng nguồn có  
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 thì công suất mạch ngoài vẫn bằng 72W và 2 đèn sáng bình thường.
a) Tính công suất và hiệu điện thế định mức mỗi đèn. Dùng nguồn nào lợi hơn

b) Bỏ nguồn 
[image: image178.wmf]2
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x

 đi mắc vào 
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x

 sao cho hiệu suất bằng 50% và 2 bóng đèn sáng bình thường. Tính 
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HƯỚNG DẪN GIẢI:

	
	- Từ bảo toàn năng lượng    ->      
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	- Khi dùng nguồn 
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	- Khi dùng nguồn 
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x

: 
[image: image185.wmf]W

=

=>

=

W

=

=>

=

=

+

-

2

6

8

3

0

72

36

4

4

4

2

3

2

N

N

R

A

I

R

A

I

I

I


	0,2



	
	- Vậy 
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	-Khi dùng nguồn 
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Khi dùng nguồn 
[image: image192.wmf]2

x

thì 
[image: image193.wmf]%

67

1

=

H






Vậy dùng nguồn 1 lợi hơn.
	0,2
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Câu 20 - Quế võ 1 bắc ninh 2009-2010: (2 điểm)
[image: image428.wmf]r
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Cho mạch điện như hình vẽ. Nguồn điện có thể thay đổi được.Biết R1 = R2 = 6Ω Và hai đèn có Rđ bằng nhau, Khi dùng nguồn có  
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a) Tính công suất và hiệu điện thế định mức mỗi đèn. Dùng nguồn nào lợi hơn


b) Bỏ nguồn 
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 đi mắc vào 
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 sao cho hiệu suất bằng 50% và 2 bóng đèn sáng bình thường. Tính 
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HƯỚNG DẪN GIẢI:

	- Kết luận : Mắc cách 2 có lợi hơn
	0,25

	- Từ bảo toàn năng lượng -> 
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	- Khi dùng nguồn 
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	- Khi dùng nguồn 
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	- Vậy 
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	-Khi dùng nguồn 
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Vậy dùng nguồn 1 lợi hơn.
	0,2

	-
[image: image214.wmf]W

=

=

ị

=

+

=

8

%

50

3

3

3

R

r

r

R

R

H


	0,2

	- 
[image: image215.wmf]V

r

R

I

A

I

I

I

d

d

48

)

(

3

3

3

2

1

=

+

=

ị

=

+

=

x


	0,2


Câu 21 – HSG Thái Nguyên 2010-2011: Muốn mắc ba bóng đèn, Đ
[image: image216.wmf]1

(110V-40W), Đ
[image: image217.wmf]2

(110V-50W) và Đ
[image: image218.wmf]3

(110V-80W) vào mạng điện có hiệu điện thế 220V sao cho cả ba bóng đều sáng bình thường, người ta phải mắc thêm vào mạch một điện trở R
[image: image219.wmf]0

.

a) Tìm các cách mắc khả dĩ và giá trị R
[image: image220.wmf]0

 tương ứng với mỗi cách mắc.

b) Cách mắc nào lợi nhất (công suất tiêu thụ ở R
[image: image221.wmf]0

 là nhỏ nhất), và với cách mắc đó công suất tiêu thụ ở R
[image: image222.wmf]0

 là bao nhiêu ?

	HƯỚNG DẪN GIẢI:
	

	a. Tìm các cách mắc khả dĩ và giá trị R
[image: image223.wmf]0

 tương ứng với mỗi cách mắc.

- Điện trở của các bóng đèn :


R
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Vì mạng điện có hiệu điện thế gấp đôi hiệu điện thế định mức của các đèn, nên phải 

mắc thành hai nhóm nối tiếp, mỗi nhóm có một số đèn song song và mắc thêm điện trở phụ 

R
[image: image236.wmf]0

 sao cho điện trở tương đương của hai nhóm bằng nhau (dòng điện qua hai nhóm như nhau).


Có 4 cách mắc khả dĩ như sau :
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- Với sơ đồ (a): 
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- Với sơ đồ (b): 
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- Với sơ đồ (c): 
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- Với sơ đồ (d): 
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b. Công suất tiêu thụ của R
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- Trong bốn cách mắc ta nhận thấy rằng theo cách mắc ở sơ đồ (a) là lợi nhất :
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R
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 = 1210 (
[image: image270.wmf]W
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Câu 22 – HSG Tỉnh Bình Thuận 2008-2009: Có một số điện trở  r  =  5 (
[image: image274.wmf]W

).

a. Hỏi phải dùng tối thiểu bao nhiêu điện trở đó để mắc thành mạch có điện trở 3 (
[image: image275.wmf]W

).

Xác định số điện trở r, lập luận vẽ sơ đồ mạch ?

b. Hỏi phải dùng tối thiểu bao nhiêu điện trở đó để mắc thành mạch có điện trở 7 (
[image: image276.wmf]W

).

Xác định số điện trở r, lập luận vẽ sơ đồ mạch ?


	3 đ
	a. Hỏi phải dùng tối thiểu bao nhiêu điện trở đó để mắc thành mạch có điện trở   3 (
[image: image277.wmf]W

).

* Gọi điện trở của mạch là  R  

Vì  R  <  r  nên các điện trở  r  phải được mắc song song.

Giả sử rằng mạch này gồm 1 điện trở r mắc song song với một mạch nào đó có điện trở X như hình (a) . 

             [image: image278.png]Hinh (a)





Ta có :


R  =  
[image: image279.wmf]X

r

X

r

+
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[image: image280.wmf]Û
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[image: image281.wmf]X
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[image: image282.wmf]Þ

  X  =  7,5  (
[image: image283.wmf]W

)

Với X  =  7,5  (
[image: image284.wmf]W

) ta có X có sơ đồ như hình (b)

 [image: image285.png]Hink (b)




Ta có : X  =  r  +  Y  


[image: image286.wmf]Þ

  Y  =  X  -  r  =  7,5  -  5  =  2,5 (
[image: image287.wmf]W

)

Để Y  =  2,5 (
[image: image288.wmf]W

) thì phải có 2 điện trở r mắc song song.

Vậy phải có tối thiểu 4 điện trở r mắc như hình (c).

[image: image289.png]



b. Phải dùng tối thiểu bao nhiêu điện trở đó để mắc thành mạch có điện trở   7 (
[image: image290.wmf]W

).


* Gọi điện trở của mạch là R
[image: image291.wmf]/

 


Vì R
[image: image292.wmf]/

  >  r nên coi mạch gồm điện trở r mắc nối tiếp với 

một đoạn mạch có điện trở X như hình (d)
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Hinh (@)







Ta có : R
[image: image294.wmf]/

  =  r  +  X
[image: image295.wmf]/
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  X
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  =  R
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 -  r  =  7  -  5  =  2  (
[image: image299.wmf]W

).


Vì X
[image: image300.wmf]/

  <  r  
[image: image301.wmf]Þ

 X
[image: image302.wmf]/

 là đoạn mạch gồm r mắc song song với một đoạn mạch có điện trở Y
[image: image303.wmf]/

 như hình (e).
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Ta có : X
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  (
[image: image312.wmf]W

).

Vì Y
[image: image313.wmf]/

 <  r  nên  Y
[image: image314.wmf]/

 là một đoạn mạch gồm r mắc song song với một đoạn mạch có điện trở Z như hình (g).

[image: image315.png]



Ta có :  Y
[image: image316.wmf]/
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[image: image321.wmf]Û

 50  +  10 Z  =  15.Z


[image: image322.wmf]Þ

  Z  =  10 (
[image: image323.wmf]W

). Vậy Z là đoạn mạch gồm 2 điện trở r mắc nối tiếp với nhau như hình (h)

Vậy cần phải có 5 điện trở mắc theo sơ đồ như hình (h)

[image: image324.png]Hink (1)
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Câu 23: Cho mạch điện như hình vẽ: Biết UMN = 12 V ; R1 = 18
[image: image325.wmf]W

; R2 = 9
[image: image326.wmf]W

 R là biến trở có tổng điện trở của đoạn CE và CF là 36
[image: image327.wmf]W

. Bỏ qua điện trở của Ampe kế và các dây nối. Xác định vị trí con chạy C của biến trở để :
a)Ampe kế chỉ 1A.




                                                      


b)Cường độ dòng điện chạy qua đoạn CE bằng cường độ dòng điện chạy qua đoạn CF của biến trở R?

Giải:   a) Đặt RCE = x ( 0< x < 36); RCF  = 36 – x 
Mạch tương đương:

[image: image430.emf]
Ta có: 
[image: image328.wmf]21
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Hiệu điện thế giữa hai đầu mạch là:


U = UME + UEN  = Ix.x +I2.R2 = ( 1,5x + 9 ).Ix





=> Ix = 
[image: image329.wmf]128
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Cường độ dòng điện qua đoạn CF: 



IR-x = 
[image: image330.wmf]12

36

x

-












Theo giả thiết về cường độ dòng điện qua ampe kế A:
IA = Ix + IR – x => 
[image: image331.wmf]812

1

636

xx

+=

+-



288 – 8x + 12x + 72 = 36x + 216 – x2 – 6x

x2 – 26x + 144 = 0
    =>   x1 = 8;   
x2 = 18






Như vậy có 2 vị trí của con chạy C ứng với tỉ số điện trở 
[image: image332.wmf]82

287
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R
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 và bằng 1 để ampe kế A chỉ 1A

b) Dòng qua các đoạn mạch CE và CF có độ lớn như nhau: Ix = IR – x
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  => 1,5x + 9 = 36 – x        Vậy: x = 10,8 
[image: image334.wmf]W


Câu 24 - Đề thi đề nghị chuyên Biên hòa Hà Nam thi Duyên Hải Bắc Bộ 2010:
Một bóng đèn điện có điện trở R0= 2(, hiệu điện thế định U0= 4,5 V được thắp sáng bằng một nguồn điện có E= 6V và điện trở trong không đáng kể.Gọi hiệu suất của hệ thống là tỷ số giữa công suất tiêu thụ của đèn và công suất toàn mạch ngoài.                                                        

1. Mắc mạch điện như hình vẽ. Điều chỉnh biến trở để hiệu điện thế đặt vào đèn đúng bằng hiệu điên thế định mức. Hãy xác định giá trị tối thiểu của điện trở toàn phần của biến trở để hiệu suất của hệ thống không nhỏ hơn (0 = 0,6.

2. Giả sử hiệu điện thế đặt vào đèn luôn bằng hiệu điện thế định mức của đèn.Hỏi hiệu suất cực đại của hệ thống có thể đạt được là bao nhiêu? Và phải mắc đèn,biến trở theo cách thích hợp nào để đạt hiệu suất cực đại đó.
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	Lấy đạo hàm:  R’(n) = 
[image: image346.wmf](

)

2

0

0

0

h

E

U

EU

R

-

+
[image: image347.wmf](

)

2

0

0

0

U

-

E

U

E

R

 >0  => R tăng tỷ lệ với (
	0,5

	
	Vậy : R ( 
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	2.
	Hiệu suất cực đại và điện trở của biến trở :   Từ (1): ( = 
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Câu 25 – Chuyên Vĩnh phúc 2009 và Duyên hải bắc bộ 2010. (4 điểm)

a) Có n bóng đèn giống nhau loại 6V-12W được mắc nối tiếp thành 1 mạch kín trên các cạnh của đa giác đều n cạnh (trên mỗi cạnh chỉ mắc 1 bóng đèn). 

Gọi 
[image: image357.wmf]123
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 lần lượt là các đỉnh của đa giác. Đặt một điện áp, qua một điện trở 
[image: image358.wmf]4()
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 vào 2 đỉnh của 
[image: image359.wmf]1

;

n

AA

 hoặc 
[image: image360.wmf]3

;

n

AA

 thì thấy công suất tỏa nhiệt trên 2 vòng đèn bằng nhau. Tính số bóng đèn n và so sánh độ sáng của mỗi đèn trong 2 sơ đồ.

b) Một bảng điện có 8 bóng đèn, 4 chốt A, B, C, D và một khóa K như hình vẽ

	Các bóng 1,6,7 có ghi 6V - 1W

Các bóng 2,5,8 có ghi 3V - 0,5W

Bóng số 3 ghi 1,5V - 0,25W

Bóng số 4 ghi 12V - 2W

Nối chốt D và trục khóa K với nguồn điện có điện áp U thì thấy như sau :

Khi K ở A các bóng 1,2,3,4 sáng bình thường

Khi K ở B các bóng 3,4,7,8 sáng bình thường

Khi K ở C các bóng 3,4,5,6 sáng bình thường

( trong khi các bóng sáng bình thường thì các bóng còn lại không sáng do không có dòng đi qua) . Hãy vẽ sơ đồ mạch điện và giải thích?

Tính điện áp U.
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Hướng dẫn chấm:

	a) 
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* Tính đúng dòng điện qua các đèn ở 2 sơ đồ và so sánh độ sáng 

b) Đ1;Đ6;Đ7 (6V-1W)    
[image: image367.wmf]010607
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    Đ2;Đ5;Đ8 (3V-0,5W) 
[image: image368.wmf]020508

1

()

6

IIIA

ị===


    Đ3 (1,5V-0,25W)       
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    Đ4 (12V-2W)             
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Do dòng điện định mức qua các bóng  đèn bằng nhau nên khi các đèn sáng bình thường thì dòng điện qua các đèn phải bằng nhau và bằng dòng điện định mức. Do vậy các bóng khi sáng bình thường phải được mắc nối tiếp với nhau. 

*
[image: image371.wmf]KA

ºÞ

Đ1;Đ2;Đ3;Đ4 sáng bình thường nên Đ1;Đ2;Đ3;Đ4 mắc nối tiếp với nhau

*
[image: image372.wmf]KB

ºÞ

Đ3;Đ4;Đ7;Đ8 sáng bình thường nên Đ3;Đ4;Đ7;Đ8 mắc nối tiếp với nhau

*
[image: image373.wmf]KC

ºÞ

Đ3;Đ4;Đ5;Đ6 sáng bình thường nên Đ3;Đ4;Đ5;Đ6 mắc nối tiếp với nhau

Mạch điện có dạng: 

[image: image434.wmf](

)

+

* 
[image: image374.wmf]D1234

631,51222,5()

ADDDD

UUUUUUV

==+++=+++=


   
[image: image375.wmf]BD7834

631,51222,5()

DDDD

UUUUUUV

==+++=+++=


   
[image: image376.wmf]CD5634

631,51222,5()

DDDD

UUUUUUV

==+++=+++=



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image377.wmf]
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Câu 26 - (2 điểm): Cho hai bóng đèn dây tóc có số ghi lần lượt là 110V-100W và 110V-75W. Để hai đèn sáng bình thường khi mắc vào mạng điện 220V, người ta mắc thêm chúng với một điện trở Rx. Tìm giá trị của Rx ứng với từng cách mắc. Cách mắc nào có lợi hơn ?

HƯỚNG DẪN GIẢI:
Đèn sáng bình thường với UD = 110V và  
[image: image378.wmf]1
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* Cách 1: R1nt(Đ1//Đ2)   
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* Cách 2: Đ1nt(Đ2//R2)  (
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Vì điện trở Rx gây ra hao phí điện năng nên ta so sánh công suất trên Rx

Với cách 1: 

PR1= UR1IR1 = 175W…………………………………………………..0,25đ
Với cách 2: 

PR2= UR2IR2 = 25W  …………………………...……………….……..0,25đ  

Cách 2 có lợi hơn vì hao phí ít hơn……………………………………….......0,25đ
[image: image435.wmf](
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-

Câu 27: Cho mạch điện như hình vẽ. Đèn Đ1 là loại 12V - 6W. Đèn Đ2 là loại 12V - 12W. Công suất tiêu thụ trên đèn Đ3 là 3W; R1 = 9
[image: image382.wmf]W

. Biết các đèn cùng sáng bình thường. Xác định hiệu điện thế trên đèn Đ3, điện trở R2 và điện trở tương đương của mạch điện.

Giải: Vì các đèn sáng bình thường nên IĐ1= 0,5A; IĐ2= 1A

        Vậy chiều dòng điện từ N tới M ( IĐ3 = IĐ1 - IĐ2 = 0,5A.

         Tính được RĐ3 = 12
[image: image383.wmf]W

.

         Tính được UNM = 6V;       UAN = UAM - UNM = 6V.

         UAB = UAM + UMB = 24V; ( UNB = UAB - UAN = 18V

          Có IR1 = 
[image: image384.wmf])
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 từ đó tính được IR2 = 
[image: image385.wmf]A
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   và R2 = 108
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          cường độ dòng điện trong mạch chính I = IĐ1 + IR1 = 
[image: image387.wmf]A
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            Tính được RĐ = 28,8
[image: image388.wmf]W


Câu 28: Trong hộp kín X có sáu dây điện trở như nhau, mỗi dây có điện trở R được mắc thành mạch điện và nối ra ngoài bằng 4 đầu dây được đánh số: 1; 2; 3; 4. Biết rằng R12 = R13 = R14 = R23 = R24 = R34 = 0,5R. Xác định cấu trúc đơn giản của mạch điện trong hộp.

Hướng dẫn: - Lập luận được mạch điện có tính đối xứng

          - Vẽ được mạch điện đơn giản nhất là hình tứ diện đều
[image: image436.wmf]A

Câu 29: Để xác định vị trí chỗ bị chập của một dây đôi điện thoại dài 4km, người ta nối phía đầu dây với nguồn điện có hiệu điện thế 15V; một ampe kế có điện trở không đáng kể mắc trong mạch ở phía nguồn điện thì thấy khi đầu dây kia bị tách ra thì ampe kế chỉ 1A, nếu đầu dây kia bị nối tắt thì ampe kế chỉ 1,8A. Tìm vị trí chỗ bị hỏng và điện trở của phần dây bị chập. Cho biết điện trở của một đơn vị dài của dây là 1,25Ω/Km

Giải:

+ Mô tả mạch tương đương  

Gọi L là chiều dài của dây điện thoại , x là khoảng cách từ chỗ hỏng đến nguồn, R là điện trở của phần cách điện  tại chỗ bị hỏng

+ Khi đầu dây kia bị tách ( trong mạch điện tương đương với khóa k mở) 

( U = (2xα + R)I1 

( 2,5x + R = 15 (1)

+ Khi đầu dây kia bị nối tắt  (trong mạch điện tương đương với khóa k đóng ) 

(
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(3,75x2 – 27,5x-R+50 = 0 (2)

+ Từ (1) & (2) ( 3,75x2 – 25x +35 = 0  (3)

+ Giải (3) ( x = 2km ( (1) ( R = 10km
Câu 30: Để thắp sáng một bóng đèn Đ (6V – 3W) giữa hai điểm có một hiệu điện thế được duy trì là 10V, người ta mắc một trong hai sơ đồ mạch điện như hình bên ( H.1a; H.1b). Trong đó điện trở của toàn biến trở là R = 10(.

          a. Xác định điện trở của đoạn MC trong mỗi sơ đồ sao cho đèn sáng bình thường.

[image: image437.wmf]M

          b. Tính hiệu suất của mạch điện trong mỗi trường hợp. Từ đó cho biết sơ đồ nào có lợi hơn.
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                    H.1a                                                                 H.1b
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Giải:

                             H.1a                                                            H.1b

a.  Điện trở đoạn MC của biến trở.

Theo bài ra ta có:     Uđ = 6V

Iđ = Pđ/Uđ = 3/6 = 0,5 (A)                                                             

 Gọi điện trở RMC = x

Trong sơ đồ  H.1a. Ta có x = 
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Trong sơ đồ H.1b. điện trở của đoạn NC là: RNC = 10 – x              

Cường độ dòng điện qua  đoạn NC:  
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Cường độ mạch chính I =IMC =  Iđ + INC = 
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Hiệu điện thế UMC = U – Uđ = 10 – 6 = 4 (V)                                  

Điện trở MC là:  x = 
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Vậy điện trở đoạn MC  bằng  3(                                                     

b. Hiệu suất của mạch điện

Trong sơ đồ hình H.1a:   
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Trong sơ đồ H.1b:   
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Với x = 3 thay vào (1) ta có I  ( 1,36 (A)                                         

=> 
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Ta thấy H2 < H1, nghĩa là hiệu suất thắp sáng ở sơ đồ H.1a cao hơn.
[image: image441.wmf]M

Câu 31: Một đoạn mạch gồm 4 đoạn  dây đồng chất nối tiếp nhau như hình vẽ. Các đoạn dây đồng có cùng chiều dài nhưng tiết diện lần lượt là 2mm2, 4mm2, 6mm2, 8mm2. Đặt hiệu điện thế 100V vào hai đầu đoạn mạch AB. Tính hiệu điện thế hai đầu mỗi đoạn dây.

Giải:- Gọi điện trở các đoạn giây có tiết diện S1, S2, S3, S4 tương ứng là: R1, R2, R3, R4 . Ta có: 

   R1 = 
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Điện trở của đoạn mạch AB là:

Rtđ  = R1 +  R2 +  R3 +  R4 = 4R4 + 2R4 + 4/3R4  + R4 

Rtđ  = 25R4/3
Cường độ dòng điện qua mạch chính:    
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Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn dây thứ nhất: 

U1 = I.R1= (12/R4).4R4 = 48V

Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn dây thứ hai: 

U2 = I.R2= (12/R4).2R4 = 24V

Hiệu điện thế giữa hai đầu dây thứ ba:

U3 = I.R3= (12/R4).(4R4/3 )= 16V

Hiệu điện thế giữa hai đầu dây thứ tư: 

U4 = I.R4= (12/R4).R4 = 12V

[image: image442.wmf]N

Câu 32: Một ấm điện bằng nhôm có khối lượng 0,5kg chứa 2kg nước ở 25oC. Muốn đun sôi lượng nước đó trong 20 phút thì ấm phải có công suất là bao nhiêu? Biết rằng nhiệt dung riêng của nước là C = 4200J/kg.K. Nhiệt dung riêng của nhôm là C1 = 880J/kg.K và 30% nhiệt lượng toả ra môi trường xung quanh.

Giải: *Nhiệt lượng cần để tăng nhiệt độ của ấm nhôm từ 25oC tới 100oC là:




Q1 = m1c1 (t2 – t1) = 0,5.880.(100 – 25) = 33000 ( J )

(0,5đ)

*Nhiệt lượng cần để tăng nhiệt độ của nước từ 25oC tới 100oC là:


Q2 = mc ( t2 – t1 ) = 2.4200.( 100 – 25 ) = 630000 ( J )


*Nhiệt lượng tổng cộng cần thiết:



Q = Q1 + Q2 = 663000  ( J )




*Mặt khác nhiệt lượng có ích để đun nước do ấm điện cung cấp trong thời gian 20 phút (1200 giây) là:



Q = H.P.t

( 2 )

(Trong đó H = 100% - 30% = 70%;  P là công suất của ấm; t = 20phút = 1200 giây)

*Từ ( 1 ) và ( 2 ) : P = 
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Câu 33: Có 2 loại đèn cùng hiệu điện thế định mức 6V, nhưng có công suất là 3w,và 5 w. hỏi
a. phải mắc chúng như thế nào vào hiệu điện thế 12V để chúng sáng bình thường?

b. Các đèn đang sáng bình thường, nếu 1 đèn bị hỏng thì độ sáng của các đèn còn lại tăng hay giảm như thế nào?
Phư​ơng pháp giải:
a.Không thể mắc nối tiếp 2 loại đèn với nhau( vì sao?) ( có thể mắc m bóngđèn loại 3w song song với nhau thành một cum và n bóng đèn 5 wsong song với nhau thành một cụm,rồi mắc 2 côn đèn trên nối tiếp nhau sao cho hiệu điện thế ở 2 đầu các cụm đèn là 6V ( công suất tiêu thụ điện của các cụm đèn phải bằng nhau ( phương trình: 3m = 5n ( nghiệm củaphương trình....

(* phương án 2:Mắc2 loại đèn thành 2 cụm , mỗi cụm có cả 2 loại đèn...

*phương án 3: mắc 2 loạiđèn thành m dãy, trong mỗi dãy có 2 đèn cùng loại mắc nối tiếp...)

b. giả thiết một đèn trong cụm đèn 3W bị cháy ( điện trở củatoàn mạch bây giờ ?  ( cường độ dòng điện mạch chính?(hiệu điện thế ở 2 đầu các cụm đèn bây giờ thế nào? ( kết luận về độ sáng của các đèn?

(Chu ý: muốn biết các đèn sáng như thế nào cần phải so sánh hiệuđiện thế thực tế ở 2 đầu bóng đèn với hiệu điện thế định mức)
Câu 34: để thắp sáng  bình thường cùnglúc 12 đèn 3V-3 và 6 đèn 6V- 6 ,người ta dùng một nguồn điện có suất điện động không đổi E=24V.dây dẫn nối từ nguồn đến nơitieu thụ có điện trở toàn phần r=1,5 (.

a. số bóng đèn ấy phải mắc như thế nào?

b. Tính công suất và hiệu suất của nguồn?
Phư​ơng pháp giải: 

a. Từ giả thiết  ( cường độ dòng điện định mức của các đèn bằng nhau ( có thể mắc nối tiếp 2 bóng đèn khác loại đó với nhau , Có thể thay12 bóng đèn 3V-3W bằng 6 bóng đèn 6V-6W  ( để tìm cách mắc các đèn theo dề bài ta tìm cách mắc 6+6=12bóng đèn 6V-6W(ĐÃ xét ở bài trước) (nghiệm m={12;4} dãy; n={ 1;3} bóng. ( từ kết quả cách mắc 12 đền 6V-6W, tìm các cách thay 1 đèn 6V-6Wbằng 2 đèn 3V-3Wta có đáp số của bài toán.( có 6 cách mắc...)

b. Chú ý - công suất của nguồn(là công suất toàn phần): Ptp=EI hayE=mIđ.; công suất có ích là tổng công suất tiêu thụ điện của các đèn:Pi=mn.Pđ; H=Pi/Ptp . cách nào cho hiệu suất bé hơn thì cách mắc đó lợi hơn( kinh tế hơn).
Câu 35:[image: image443.png],r
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 Cho mạch điện như hình vẽ 6.4 biến trở có điện trở toàn phần R0 =12 (, đèn loại (6V-3W), UMN=15V. Tìm vị trí con chạy C để đèn sáng bình thường. 
Gợi ý phương pháp giải

gọi giá trị của phần biến trở AC là x:

điện trở của đèn Rđ =UĐ2:PĐ=12 ( ( RMC=
[image: image402.wmf]x
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,RCN=R0-x=12-x.

đèn sáng bình thường ( Uđ=6v ( UCN=9V 

Tính Iđ, tính I AC, Tính I CN( theo biến x)( phương trình IĐ+IAC=ICN ( giải phương trình trên ( x
Câu 36: Trong mạch điện 6.4, kể từ vị trí của C mà đèn sáng bình thường, ta từ từ dich chuyển con chạy về phía A, thì độ sáng của đèn và cường độ dòng điện rẽ qua AC/ thay đổi như thế nào? (4.11NC9)

HƯỚNG DẪN:TÝnh RMC=
[image: image403.wmf]x
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BÀI TẬP TƯƠNG TỰ.

Câu 37: (3 ®iÓm)Nguồn điện E = 12V, r = 2
[image: image404.wmf]W

. Mạch ngoài là các đèn loại 3V-3W mắc hỗn tạp. Xác định số đèn và cách mắc đèn để chúng sáng bình thường.
HƯỚNG DẪN:    CÂU 4 : Tổng có 6 đèn ; mắc thành 3 dãy , mỗi dãy có 2 đèn nối tiếp

Câu 38[image: image444.wmf]Đ

: Cho mạch điện như hình vẽ. UAB = 9V, R0 = 6(. Đèn § thuộc loại 6V-6W, Rx là biến trở.    Bỏ qua điện trở của Ampekế và dây nối.
     a. Con chạy của biến trở ở vị trí ứng với Rx = 2(.  

   Tính số chỉ Ampekế. Độ sáng của đèn như thế nào? Tìm công suất tiêu thụ của đèn khi đó.

     b. Muốn đèn sáng bình thường cần di chuyển con chạy biến trở về phía nào? Tính Rx để thoả mãn điều kiện đó.

     c. Khi đèn sáng bình thường. Tính hiệu suất của mạch điện (coi điện năng làm sáng đèn là có ích). 
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Câu 39: Cho mạch điện như hình vẽ, UMN = 5V. Công suất tiêu thụ trên các đèn: P1=P4=4W, P2=P3=3W, P5=1W. Bỏ qua điện trở của dây nối. Tính điện trở các bóng đèn và cường độ dòng điện qua mỗi đèn.

Câu 40: Một bếp điện công suất P =1KW, đun lượng nước có nhiệt độ ban đầu là 200C. Sau 5 phút thì nhiệt độ nước lên đến 450C. Ngay sau đó bị mất điện trong 3 phút. Vì vậy nhiệt độ nước giảm xuống, khi còn 400C bếp lại tiếp tục đun cho đến khi nước sôi. Xác định:

   a. Khối lượng nước cần đun.

   b. Thời gian cần thiết từ khi bắt đầu đun cho tới khi nước sôi.

Biết nhiệt lượng nước toả ra môi trường tỷ lệ thuận với thời gian;cho Cn =4200J/kgK. 
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Câu 41:  Cho mạch điện như hình vẽ. UAB = 9V, R0 = 6(. Đèn § thuộc loại 6V-6W, Rx là biến trở. Bỏ qua điện trở của Ampekế và dây nối.

     a. Con chạy của biến trở ở vị trí ứng với Rx = 2(.  

   Tính số chỉ Ampekế. Độ sáng của đèn như thế nào? Tìm công suất tiêu thụ của đèn khi đó.

     b. Muốn đèn sáng bình thường cần di chuyển con chạy biến trở về phía nào? Tính Rx để thoả mãn điều kiện đó.

     c. Khi đèn sáng bình thường. Tính hiệu suất của mạch điện (coi điện năng làm sáng đèn là có ích). 
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Câu 42: Cho mạch điện như hình vẽ, trong đó UMN=10V,r =2 (, HĐT định mức của các bóng là UĐ=3V, Công suất định mức của các bóng có thể tùy chọn từ 1,5 ( 3W. Tím số bóng,loại bóng, cách ghếp các bóng để chúng sáng bình thường?

Phư​ơng pháp giải: Xét cách mắc N bóng đèn thành m dãy, mỗi dãy có n bóng mắc nói tiếp

*Đặt phương trình thế:UMN=UMA+UAB (12=UAM+nUđ ( khoảng xác định của n={1,2,3} (1)

* Đặt phương trình công suất: PAB=NPĐ (NPđ=15n-4,5n2 ( khoảng xác định của N:
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                                                                           ( tìm số dãy m: m=N/n  (3) (Tìm Pđ=                            (4) ( lập bảng giá trị của N,m Pđ Trong các trường hợp n=1; n=2, n=3.( đáp số...
Câu 43: Có 5 bóng đèn cùng hiệu điện thế định mức 110v,công suất của chúng lần lượt là 10,15,40, 60, 75 oát.Phải ghép chúng như thế nào để khi mắc vào mạch điện 220v thì chúng đềi sáng bình thường?

Phư​ơng pháp giải:Điều kiện để các đèn sáng bình thường làUđ=110V. ( phải mắc các đèn thành 2 cụm sao cho công suất tiêu thụ của chúng bắng nhau. từ giả thiết (10+15+75=40+60 ( cách mắc các đèn...
Câu 44: Có 2 loại đèn cùng hiệu điện thế định mức 6V, nhưng có công suất là 3w,và 5 w. hỏi

a. phải mắc chúng như thế nào vào hiệu điện thế 12V để chúng sáng bình thường?

b. Các đèn đang sáng bình thường, nếu 1 đèn bị hỏng thì độ sáng của các đèn còn lại tăng hay giảm như thế nào?
Phư​ơng pháp giải:
a.Không thể mắc nối tiếp 2 loại đèn với nhau (vì sao?) ( có thể mắc m bóngđèn loại 3w song song với nhau thành một cum và n bóng đèn 5 wsong song với nhau thành một cụm,rồi mắc 2 côn đèn trên nối tiếp nhau sao cho hiệu điện thế ở 2 đầu các cụm đèn là 6V ( công suất tiêu thụ điện của các cụm đèn phải bằng nhau ( phương trình: 3m = 5n ( nghiệm củaphương trình....

(* phương án 2:Mắc2 loại đèn thành 2 cụm , mỗi cụm có cả 2 loại đèn...

*phương án 3: mắc 2 loạiđèn thành m dãy, trong mỗi dãy có 2 đèn cùng loại mắc nối tiếp...)

b. giả thiết một đèn trong cụm đèn 3Wbị cháy ( điện trở củatoàn mạch bây giờ ? (cường độ dòng điện mạch chính?(hiệu điện thế ở 2 đầu các cụm đèn bây giờ thế nào? ( kết luận về độ sáng của các đèn?

(Chu ý: muốn biết các đèn sáng như thế nào cần phải so sánh hiệuđiện thế thực tế ở 2 đầu bóng đèn với hiệu điện thế định mức)
Câu 45: để thắp sáng  bình thường cùnglúc 12 đèn 3V-3 và 6 đèn 6V- 6 ,người ta dùng một nguồn điện có suất điện động không đổi E=24V.dây dẫn nối từ nguồn đến nơitieu thụ có điện trở toàn phần r=1,5 (.

a. số bóng đèn ấy phải mắc như thế nào?

b. Tính công suất và hiệu suất của nguồn?  ( xem bài 128 NC9).

Phư​ơng pháp giải: 

a. Từ giả thiết  ( cường độ dòng điện định mức của các đèn bằng nhau ( có thể mắc nối tiếp 2 bóng đèn khác loại đó với nhau , Có thể thay12 bóng đèn 3V-3W bằng 6 bóng đèn 6V-6W  ( để tìm cách mắc các đèn theo dề bài ta tìm cách mắc 6+6=12bóng đèn 6V-6W(ĐÃ xét ở bài trước) (nghiệm m={12;4} dãy; n={ 1;3} bóng. ( từ kết quả cách mắc 12 đền 6V-6W, tìm các cách thay 1 đèn 6V-6Wbằng 2 đèn 3V-3Wta có đáp số của bài toán.( có 6 cách mắc...)

b. Chú ý - công suất của nguồn(là công suất toàn phần): Ptp=EI hayE=mIđ.; công suất có ích là tổng công suất tiêu thụ điện của các đèn:Pi=mn.Pđ; H=Pi/Ptp . cách nào cho hiệu suất bé hơn thì cách mắc đó lợi hơn( kinh tế hơn).
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